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Tình dục trong hôn nhân: 
Tổng quan một số nghiên cứu trên thế giới

1. Đặt vấn đề

Hôn nhân là thiết chế có xu hưíng đem lại cho con ngưêi ta nhiều lợi
ích hơn cả so với những tình trạng khác như độc thân, sống chung không
kết hôn, ly dị, góa. Theo các nhà nghiên cứu, tầm quan trọng của mối quan
hệ lâu dài giữa tình dục và cuộc sống vợ chồng cần ®ưîc xem xét một cách
kĩ càng bởi lẽ thiếu đi hoạt động tình dục giữa các cặp đôi ®ưîc cho là sẽ
hủy hoại sự ổn định của việc xây dựng mối quan hệ này. Đặc biệt, trong
bối cảnh hiện nay, khi mối quan hệ vợ chồng đòi hỏi sự tham gia liên tục
và bền vững của cả hai phía thì tình dục không chỉ ®ưîc coi là biểu hiện
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tốt nhất về sự tồn tại và động lực của một cặp đôi mà còn là một trong
những yếu tố dự đoán mối quan hệ này trong tư¬ng lai (Bozon, 2001). Bởi
lẽ đó, ý niệm coi tình dục như là yếu tố cơ bản đối với sự bền vững trong
hôn nhân không còn là mới nhưng những đánh giá thực nghiệm về nó thì
chưa ®ưîc khám phá (Exner, 1932 dẫn theo Dzara, 2009). 

Trên thế giới, trong suốt những năm 1960, 1970, cụm từ “cách mạng
tình dục” ®ưîc nhắc tới để ám chỉ những thay đổi đáng kể về thái độ, giá
trị và hành vi tình dục ở châu Âu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thái độ của
con ngưêi đặc biệt là đối với tình dục không thể dễ dàng phân chia theo
một cách duy nhất mà có rất nhiều yếu tố khác nhau tham gia vào quá
trình hình thành và biểu hiện thái độ đó. 

Cho đến thập niên 1960, xã hội học mới hình thành chỗ đứng cho riêng
mình trong nghiên cứu về tình dục. Alfred Kinsey ®ưîc coi là ngưêi đầu
tiên áp dụng phư¬ng pháp khoa học trong nghiên cứu về tình dục và theo
ông, hôn nhân và tình dục trong hôn nhân tạo thành một thể trọn vẹn và là
tâm điểm của bất kì sự mô tả nào về hành vi tình dục của ngưêi trưëng
thành (Bozon, 2001). Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu quốc tế về mối
quan hệ giữa tình dục và hôn nhân, bài viết xem xét ý nghĩa, mục đích của
tình dục trong hôn nhân của các cặp vợ chồng và những yếu tố ảnh hưëng
tới tình dục trong hôn nhân.

2. ý nghĩa, mục đích của tình dục

Tình dục là để duy trì sự bền vững của hôn nhân

Trong nền văn hóa phư¬ng Tây, tình cảm lãng mạn và sự hấp dẫn tình
dục là những yếu tố nền tảng cho hôn nhân với hi vọng rằng những điều
đó sẽ tiếp tục ®ưîc duy trì trong bất kì giai đoạn nào của hôn nhân
(F.Kelly, 2011; Sprecher, 2002). Điều này cũng ®ưîc khẳng định bởi các
học giả khác nhau khi nghiên cứu về lĩnh vực này. Theo đó, tình dục ®ưîc
coi là công cụ quan trọng để đo chất lưîng của cuộc hôn nhân (Sprecher,
2002; Christopher, Sprecher, 2000), sự thỏa mãn về tình dục có mối liên
hệ rất gần với sự thỏa mãn về mối quan hệ hôn nhân (Breitmaier, 2009) và
nó thực sự giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định liệu rằng cặp vợ
chồng có nên tiếp tục chung sống với nhau hay không (Dzara, 2010). 

Đối với những quốc gia châu á, nơi mà tình dục là điều gì đó “tế nhị”
và thưêng ít ®ưîc nhắc đến một cách công khai nhưng kết quả một số
nghiên cứu đều chỉ ra rằng phụ nữ và nam giới châu á đều đồng ý rằng
tình dục là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ và quan trọng
trong mối quan hệ của họ với bạn tình của mình (Tan et al., 2009) hay tình
dục là điều hết sức quan trọng để duy trì hôn nhân (Ho, 2008).
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Tuy nhiên, kết quả của một số nghiên cứu khác lại cho rằng đối với các
cặp đôi đã kết hôn, có rất nhiều hoạt động khác xung quanh đời sống hôn
nhân của họ như duy trì nòi giống, nuôi con, chia sẻ về tài chính, và những
mối quan hệ gần gũi với họ hàng bên chồng/vợ... nên tình dục giữ vai trò
ít quan trọng hơn (T.Yabiku, T.Gagner, 2009).

Tình dục là để duy trì nòi giống

Trong xã hội phư¬ng Tây hiện đại trong những năm cuối thế kỉ thứ XX,
ở nơi mà ngưêi ta đánh giá các hành vi tình dục theo một hệ thống thứ bậc
các giá trị về tình dục, thì những ngưêi dị tính, sống trong hôn nhân, sinh
con đẻ cái là những ngưêi duy nhất trên đỉnh của tháp hình chóp về tình
dục, đó là những điểm cốt lõi của khái niệm quan hệ tình dục tốt (good
sex) (S.Rubin, 2013). 

Nghiên cứu của nhóm tác giả Geary, Virgil và Craven (2004) ®ưîc tiến
hành với 10.000 nam giới và phụ nữ ở 37 quốc gia trong vòng 6 năm cho
thấy, đối với nam giới, một trong những lý do của sự lựa chọn ngưêi bạn
đời có mối quan hệ lâu dài là để nhằm tăng khả năng tái sinh sản, và chất
lưîng của những đứa con. Và theo cách hiểu như vậy, tình dục trong hôn
nhân là một trong những mối quan hệ lâu dài mang ý nghĩa đáp ứng nhu
cầu đó. 

Điều này ®ưîc cũng khẳng định khi các nhà nghiên cứu lý giải mục
đích của tình dục trong hôn nhân trên khía cạnh về tôn giáo và văn hóa và
sự biến đổi theo thời gian. Giáo lý đạo Cơ đốc trong những ngày đầu coi
tình dục như là một hoạt động để sinh sản và ủng hộ cho sự kìm hãm hoạt
động tình dục diễn ra chỉ vì mục đích thỏa mãn ham muốn (Vilanueva,
1999). Tuy nhiên, cũng có luận điểm tranh luận cho rằng bản chất của tình
dục là để tái sản xuất con ngưêi là một sự xúc phạm với tác phẩm của
Chúa. MacQueen (2006) cho rằng hình ảnh những cuộc hôn nhân của
ngưêi theo đạo Cơ đốc như là một phư¬ng tiện mang tính nghĩa vụ của
việc sinh đẻ là sai lầm và đã đến lúc nhìn nhận tình dục là sự hưëng thô
trong bối cảnh của hôn nhân (dẫn theo Breitmairer, 2009). Hay khi phân
tích tình dục cũng chịu ảnh hưëng của yếu tố văn hóa chi phối tới nhận
thức, suy nghĩ của cá nhân tới hành vi tình dục, các tài liệu chỉ ra rằng
mong muốn mang tính truyền thống in sâu vào trong suy nghĩ của những
ngưêi đàn ông da màu ở Nam Phi là chứng minh sự khỏe mạnh của mình
bằng việc trở thành bố của những đứa trẻ, còn những cô gái thì bị áp lực
về việc phải thể hiện tình yêu và sự mắn đẻ của mình (Eaton, J.Flisher,
E.Aaro, 2003).
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Tình dục là để đạt ®ưîc khoái cảm 

Tình dục là để đạt ®ưîc khoái cảm (sexual pleasure) cũng là một mục
đích (ARROW, 2009). Ví dụ như ở Trung Quốc, trong hơn 30 năm trở lại
đây, chính sách một con của Chính phủ đã dẫn tới một sự thay đổi trong
quan niệm tình dục, tình dục từ mục đích sinh đẻ trở thành vì mục đích
khoái cảm (Pan, 2006, K.Zhang, Beck, 1999 dẫn theo Liu et al., 2011). 

Theo Baorong Guo, Jin Huang (2005) những cặp đôi đã kết hôn bắt đầu
quan tâm nhiều hơn đến chất lưîng của cuộc hôn nhân từ khía cạnh về mối
quan hệ với ngưêi bạn đời chứ không phải từ tổng thể của một gia đình.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tình dục và hôn nhân vẫn là ẩn số trong rất
nhiều gia đình Trung Quốc.

Nghiên cứu định tính của Ho (2008) với 48 phụ nữ đã kết hôn ở Hồng
Kông nhằm tìm hiểu quan điểm thế nào là “tốt” về “tính dục” (theo nghĩa
thỏa mãn về khía cạnh tình dục) từ những trải nghiệm về khoái cảm tình
dục của ngưêi ®ưîc hái, 80% những phụ nữ ®ưîc phỏng vấn cho rằng họ
đạt ®ưîc khoái cảm lần đầu lúc 40 tuổi, sau khi họ kết hôn ®ưîc 10 năm.
Với họ, cuộc sống hạnh phúc là một cuộc sống có ngưêi chồng tốt, gia đình
hòa thuận, ngôi nhà đẹp, những đứa con ngoan, đảm bảo về tài chính và có
mối quan hệ xã hội của mình; những thành công ngoài gia đình và cực
khoái trong phép tính đó chỉ là một yếu tố tạo nên cuộc sống hạnh phúc. 

3. Các yếu tố ảnh hưëng đến tình dục trong hôn nhân

Yếu tố giới: Các tác giả khi nghiên cứu về tình dục đều tiến hành phân
tích riêng biệt đối với vợ và chồng bởi vì họ cho rằng tình dục có ý nghĩa
khác nhau với nam giới và nữ giới trong mối quan hệ của họ (Yeh et al.,
2006) và sự khác biệt về giới thể hiện ở việc nam và nữ trải nghiệm hôn
nhân và tình dục khác nhau bởi vì những mong đợi mang bản sắc giới ở
cả khía cạnh cá nhân và xã hội đối với những vai trò mà họ đảm nhận: là
ngưêi chồng hay ngưêi vợ (Dzara, 2009).

Theo nghiên cứu của Buss (1994) và của Masters và cộng sự (1992) đối
với nữ giới, sự gắn bó và thỏa mãn về cảm xúc trong mối quan hệ về tình
dục quan trọng hơn là khoái cảm về mặt sinh lý (dẫn theo Liu, 2000).

Nghiên cứu của Blumstein và Schwartz (1983) cho thấy nữ giới đề cao
giá trị về mặt cảm xúc của mối quan hệ về tình dục, trong khi nam giới lại
tập trung nhiều hơn vào tư¬ng tác trong vấn đề tình dục và họ cho rằng,
đối với nam giới, giao hợp là một phần thực sự cần thiết để họ cảm thấy
hạnh phúc.

Cupach, Mett (1991), Hynie và cộng sự (1998) và Lawrence, Byers
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(1995) chỉ ra rằng khi các cặp đôi đã ở trong giai đoạn ổn định thì có sự
đối lập trong quan điểm của từng giới khi luận giải về tình dục: đối với
nam giới, hứng thú về tình dục liên quan tới sự nhân dạng bản thân (self-
identity), khẳng định bản thân (self-assertation) và thể hiện mối quan hệ
vợ chồng, trong khi phổ biến ở nữ giới là quan điểm rằng tình dục phụ
thuộc vào việc giao tiếp giữa vợ chồng và đó là sự ưu tiên để duy trì mối
quan hệ của họ (dẫn theo Bozon, 2001). 

Nghiên cứu của K.McNulty và D.Fisher (2008) trên 72 cặp vợ chồng
mới kết hôn nhằm kiểm định sự khác biệt về giới trong kì vọng của các
cặp vợ chồng đối với sự thỏa mãn tình dục của họ và những sự thay đổi
trong tần suất quan hệ tình dục liên quan tới thay đổi về thỏa mãn tình dục
trong khoảng thời gian 6 tháng. Kết quả cho thấy những yếu tố như sự hài
lòng về hôn nhân, độ dài hôn nhân và tuổi tác, kì vọng về sự thỏa mãn tình
dục của ngưêi vợ có mối liên hệ chặt chẽ với những thay đổi của họ trong
thỏa mãn tình dục; trong khi đó, sự thay đổi về tần suất quan hệ tình dục
lại có mối liên hệ chặt chẽ với việc liệu ngưêi chồng có thỏa mãn về tình
dục hay không. 

Nghiên cứu của Dzara (2010) sử dụng số liệu của Cuộc điều tra hồi cố
Panel về những vấn đề trong hôn nhân của các cặp vợ chồng mới cưíi
trong giai đoạn 1998-2004 (The Marriage Matters Panel Survey of
Newlywed Couples, 1998-2004) bao gồm những ngưêi đã kết hôn ở bang
Louisiana trong giai đoạn 1998 đến 2000(1) cho thấy giá trị trung bình về
sự thỏa mãn và đồng thuận trong tình dục tư¬ng đối cân bằng giữa vợ và
chồng. Tuy nhiên, sự đồng thuận về tình dục của ngưêi vợ có tác động
đáng kể tới sự bền vững của hôn nhân, trong khi đó, có vẻ như sự đồng
thuận của ngưêi chồng lại có ảnh hưëng tư¬ng đối hạn chế.

Nghiên cứu của Guo và Huang (2005) phân tích thông tin có ®ưîc từ
1.745 ngưêi trả lời từ số liệu của Điều tra Nhà ở của Trung Quốc năm
1993 chỉ ra rằng: khi giữ nguyên các điều kiện về tuổi, giới tính, trình độ
học vấn, thu nhập hộ gia đình, thành phố nơi cư trú, số năm kết hôn, số
con, việc có con trai và tình trạng sức khỏe thì sự thỏa mãn về tình dục
tăng lên sẽ khiến cho sự thỏa mãn về hôn nhân tăng lên đối với nữ giới hơn
là nam giới. 

Sự khác biệt về giới trong tình dục chịu ảnh hưëng của yếu tố văn hóa,
truyền thống, niềm tin. VÝnhư nội dung cơ bản của hệ tư tưëng machista
của văn hóa Tây Ban Nha cho phép nam giới cởi mở và chủ động về tình
dục, ®ưîc xã hội tán thưëng và nó thể hiện quyền lực và chiếm ưu thế
trong mối quan hệ với phụ nữ. Trong khi đó thì chức năng tự nhiên là sinh
đẻ ®ưîc xem như là mục đích chính của tình dục đối với nữ giới và khía
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cạnh về sự hưëng thụ khoái cảm ®ưîc nhìn nhận như là động lực để hoàn
thành mục tiêu đó. Còn những hành vi tình dục khác thì ®ưîc coi là không
đáng mong muốn (Vilanueva, 1999). 

Tuổi và số năm chung sống

Một trong những phát hiện lớn nhất khi nghiên cứu về tình dục trong
hôn nhân đó là sự sụt giảm của tần suất quan hệ tình dục theo thời gian
của mối quan hệ của các cặp đôi. Về nguyên nhân theo một số nhà nghiên
cứu có thể là do mất đi cảm giác mới mẻ, thưêng ®ưîc đề cập tới như là
“hiệu ứng trăng mật” (honeymoon effect) (Blumstein, Schwartz, 1983),
hay như mét thãi quen (Christopher, Sprecher, 2000) hoặc là do số năm
kết hôn và sự xuất hiện của những đứa con (Liu, 2000).

Trong giai đoạn đầu, hoạt động tình dục thực sự là để hưíng tới việc
xây dựng mối quan hệ của cặp đôi, qua đó, mối quan hệ của họ trở nên
thăng hoa thông qua việc khám phá lẫn nhau. Kết quả của sự nồng nhiệt
trong đời sống tình dục ở đây là xuất phát từ nhu cầu trong tình huống cụ
thể chứ không bị qui định bởi tuổi tác của ngưêi tham gia nghiên cứu vì
quá trình tư¬ng tù vẫn sẽ xảy ra với những cặp đôi có tuổi khi họ tái hôn
(Bozon, 2001).

Call, Sprecher và Schwart (1995) phân tích những ngưêi trả lời đã kết
hôn trong Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở (NSFH) ở Mỹ ®ưîc thực
hiện ở giai đoạn 1 (1987-88) với mẫu chọn ngẫu nhiên trên 13.000 ngưêi
Mỹ cho thấy sự suy giảm của tần suất quan hệ tình dục có vẻ như phô
thuộc cả vào yếu tố tâm lý và sinh học liên quan tới quá trình già hóa của
tuổi tác (dẫn theo Christopher, Sprecher, 2000).

Trong một nghiên cứu lịch đại khác ®ưîc tiến hành trên những cặp đôi
mới kết hôn ®ưîc lựa chọn một cách ngẫu nhiên ở Pennsylvania, Huston
và Vangelisti (1991) lại chỉ ra rằng sự suy giảm của hoạt động tình dục và
hứng thú tình dục bắt đầu từ năm thứ hai sau khi kết hôn. Như vậy, khoảng
thời gian kết hôn là yếu tố có quan hệ mạnh mẽ nhất làm giảm tần suất
của tình dục trong hôn nhân, trong khi đó, sự thỏa mãn về tình dục mối
liên quan thuận chiều với tần suất quan hệ tình dục (dẫn theo Christopher,
Sprecher, 2000). 

Tuy nhiên, theo một số nhà nghiên cứu việc suy giảm tần suất quan hệ
tình dục do tuổi tác hay độ dài của số năm chung sống chưa hẳn là vấn đề
của hôn nhân. Kết quả nghiên cứu của Yabiku và Gagner (2009) ®ưîc
phân tích trên bộ số liệu của hai giai đoạn trong Nghiên cứu quốc gia về
hộ gia đình và gia đình (2) cho thấy: so với các cặp đôi chung sống không
kết hôn, tần suất quan hệ tình dục thấp không phải là vấn đề đối với những
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cặp đôi đã kết hôn bởi vì với họ, có rất nhiều hoạt động khác xung quanh
đời sống hôn nhân như duy trì nòi giống, nuôi con, chia sẻ về tài chính, và
những mối quan hệ gần gũi với họ hàng bên chồng/vợ... nên tình dục giữ
vai trò ít quan trọng hơn.

Sự chênh lệch về tuổi tác giữa vợ và chồng

Sự chênh lệch về tuổi tác giữa vợ và chồng cũng là một yếu tố ảnh
hưëng tới sự thỏa mãn tình dục trong mối quan hệ này. Nghiên cứu của
Zhang, Ho và S.F Yip (2012) ®ưîc tiến hành với 1.083 cặp vợ chồng Hồng
Kong gốc Trung Quốc chỉ ra rằng phụ nữ ít thỏa mãn về mối quan hệ nói
chung và về quan hệ tình dục nói riêng so với chồng họ. Ngưêi chồng thì
thỏa mãn với mối quan hệ nói chung và tình dục nói riêng nhiều hơn nếu
như họ hơn vợ từ 2-4 tuổi so với những ngưêi chồng có vợ cùng độ tuổi.
Trong khi đó, ngưêi vợ có chồng hơn tuổi thì thỏa mãn về khía cạnh tình
dục hơn so với những ngưêi vợ có chồng cùng độ tuổi. 

ảnh hưëng của việc sinh đẻ và làm cha mẹ tới tình dục trong hôn
nhân

Khi phân tích sự suy giảm của tần suất tình dục trong mối quan hệ của
các cặp đôi nói chung, ngoài những yếu tố như độ dài của mối quan hệ,
tuổi tác, theo một số học giả, việc xuất hiện của những đứa con cũng là
một nguyên nhân (Bozon, 2001; Liu, 2000; Blumstein, Schwartz, 1983).
Theo họ, việc có con khiến cho vợ chồng bị chi phối thời gian và công sức
cho việc chăm sóc và nuôi dưìng chúng. Nếu như vợ hoặc chồng hoặc cả
hai quá chú trọng đến việc này, thì tần suất và chất lưîng của quan hệ tình
dục đều bị giảm đi theo thời gian.

Bozon (2001) cho rằng khi đứa trẻ ra đời, tần suất quan hệ tình dục tạm
thời giảm đi do cơ hội gần gũi bị ít hơn không thể là nguyên nhân cho sự
suy giảm này về sau. Thực tế, khi một đứa con ®ưîc sinh ra sẽ mang lại
những thay đổi vĩnh viễn từ vai trò của những ngưêi bạn đời (spousal
roles) sang vai trò làm cha mẹ (parental roles), mà ở đó, tình dục mất đi
vị trí chủ đạo. Nhưng thực tế cũng cho thấy rằng những cặp đôi không có
con trong một thời gian dài thì tần suất quan hệ tình dục của họ cũng bị
suy giảm. 

ảnh hưëng của nghề nghiệp

Yếu tố nghề nghiệp cũng ®ưîc một số nhà nghiên cứu cho là một sự
kiện cụ thể ảnh hưëng tới tình dục của các cặp đôi. Tuy nhiên, cũng có
quan điểm cho rằng ảnh hưëng của sự nghiệp tới tần suất quan hệ tình dục
là khó đánh giá bởi vì thiếu những nghiên cứu theo lịch đại (longitudinal
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studies) cho phép xác định ®ưîc mối tư¬ng quan giữa các sự kiện liên
quan tới công việc và hành vi tình dục. Một số sự kiện cụ thể đã ®ưîc ®ưa
vào nghiên cứu như là yếu tố gây stress (thất nghiệp) hoặc sự giảm sót vÒ
cơ hội (ví như sự thay đổi công việc) cũng có ảnh hưëng tới tình dục
(Morokoff, Gillilland, 1993, White, Keith, 1990 dẫn theo Bozon, 2001).
Nghiên cứu của nhóm tác giả Henderson-King, Veroff (1994) và Oggins
và cộng sự (1993) cho thấy thu nhập hộ gia đình càng cao có mối liên hệ
với sự thỏa mãn tình dục ít đi của phụ nữ và lý giải rằng thu nhập của hộ
gia đình cao có nghĩ rằng một trong hai hoặc cả hai ngưêi phải làm việc
nhiều giờ hoặc có công việc nhiều áp lực, yếu tố này gây bất lợi đối với sự
thỏa mãn về tình dục của nữ giới (dẫn theo Christopher and Sprecher,
2000). 

Vấn đề giao tiếp

ảnh hưëng của vấn đề giao tiếp tới sự thỏa mãn về mối quan hệ của
các cặp vợ chồng nói chung và tình dục nói riêng cũng ®ưîc đề cập tới
trong các nghiên cứu. Và sự khác biệt về văn hóa trong giao tiếp giữa các
cặp vợ chồng giữa những nưíc châu ¸ như Nhật, Trung Quốc với những
nưíc phư¬ng Tây nhưMü còng ®ưîc các tác giả nhắc tới trong nghiên cứu
so sánh của mình, theo đó, Trung Quốc hay Nhật đều nhấn mạnh tới sự
hòa thuận trong mối quan hệ, do vậy, giao tiếp gián tiếp ®ưîc coi là cách
tốt nhất để duy trì điều đó, ngưîc lại, với những quốc gia đề cao chủ nghĩa
cá nhân như Mỹ thì giao tiếp trực tiếp lại ®ưîc ưa chuộng hơn
(Williamson et al., 2012; Taniguchi, Kaufman, 2014). 

Nghiên cứu của của Litzinger và Gordon (2005) nhằm kiểm định các
mối quan hệ giữa việc giao tiếp, sự thỏa mãn tình dục và sự thỏa mãn về
hôn nhân trong 387 cặp đôi đã kết hôn cho thấy có mối liên hệ đáng kể
giữa giao tiếp và sự thỏa mãn về tình dục. Nếu các cặp đôi thành công
trong việc giao tiếp với nhau một cách xây dựng, sự thỏa mãn về tình dục
không có ý nghĩa đóng góp vào sự thỏa mãn về hôn nhân. Đổi lại, nếu các
cặp đôi cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp với nhau nhưng lại thỏa
mãn về tình dục, họ sẽ có ®ưîc sự thỏa mãn về hôn nhân hơn so với việc
nếu họ có mối quan hệ về tình dục ít thỏa mãn hơn. Do vậy, sự thỏa mãn
về tình dục có thể phần nào bù đắp cho những hệ quả do giao tiếp kém
hiệu quả mang lại đối với sự thỏa mãn trong hôn nhân. Kết quả nghiên cứu
của thực nghiệm của S.Rehman và cộng sự (2011) kiểm định mối quan hệ
giữa sự thỏa mãn trong hôn nhân và các kiểu giao tiếp cũng cho thấy sự
ảnh hưëng tiêu cực ®ưîc thể hiện trong mâu thuẫn về tình dục là yếu tố
có liên quan đến các căng thẳng trong hôn nhân hơn so với những ảnh
hưëng tiêu cực từ những mâu thuẫn khác. 
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4. Bàn luận

Các nghiên cứu ®ưîc đề cập ở trên đều khẳng định vai trò của tình dục
đối với việc duy trì mối quan hệ của vợ chồng mặc dù ảnh hưëng của nó
có khác biệt giữa các nền văn hóa. Những yếu tố như giới, tuổi, số năm
chung sống, giao tiếp, nghề nghiệp, con cái đều ®ưîc cho là có ảnh hưëng
tới tình dục trong hôn nhân. ở Việt Nam, quan niệm về tình dục của các
cặp vợ chồng đã bắt đầu có những thay đổi, tập trung nhiều hơn vào hiện
tại, tức là coi tình dục như mét nhu cầu hưëng thụ của cá nhân, và mang
thêm ý nghĩa khác nữa trong việc củng cố mối quan hệ  giữa vợ và chồng.
Đồng thời, một số yếu tố như giới, con cái, giao tiếp giữa các cặp vợ chồng
liên quan tới vấn đề tình dục cũng bắt đầu ®ưîc đề cập một cách riêng lẻ
trong một vài nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu một cách khoa
học về quan niệm của các cặp vợ chồng về tình dục trong hôn nhân hiện
nay như thế nào đối với từng cá nhân trong mối quan hệ vợ chồng hay đối
với tổng thể mối quan hệ vợ chồng theo cách tiếp cận hai chiều/cặp đôi
(dyadic) vÉn chưa ®ưîc đề cập tới trong các nghiên cứu về tình dục ở Việt
Nam. Đây là khoảng trống mà các nghiên cứu tiếp theo có thể hưíng tíi.n

Chú thích

(1) Giai đoạn thu thập dữ liệu đầu tiên ®ưîc tiến hành với cả vợ và chồng trong
khoảng từ 3-6 tháng sau khi họ kết hôn. Giai đoạn thứ 2 ®ưîc tiến hành 18 tháng
sau giai đoạn 1, và giai đoạn cuối cùng, giai đoạn thứ 3, ®ưîc thu thập trong
khoảng từ 1,5 đến 2 năm sau giai đoạn thứ 2.

(2) Giai đoạn 1 của NSFH bao gồm những gia đình, hộ gia đình và các số liệu
nhân khẩu học của các cá nhân từ mẫu đại diện quốc gia trong giai đoạn 1987-
1988. Giai đoạn 2 của nghiên cứu ®ưîc tiến hành năm 1992-1994 với mẫu phân
tích trên mẫu là 5.440 cặp đôi đã kết hôn và 462 cặp đôi chung sống không kết hôn.
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